

CHƯƠNG 1 Chương 16 SQL động

1.  Tại sao phải sử dụng SQL động, so với các lệnh SQL thông thường SQL động có những điểm gì cần lưu ý?

2. Để sử dụng được lệnh SQL động cần phải có điều kiện gì?

3. Hãy cho ví dụ về sử dụng các lệnh DDL (như DROP, CREATE) trong PL/SQL.

4. Hãy nêu cách sử dụng các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE trong SQL động.

1.1. Đáp án

1. SQL động cho phép bạn xây dựng các thủ tục mang tính tổng quát cao, xử lý được những thao tác mà tên của bảng hay đối tượng muốn truy xuất chỉ xác định được vào lúc chạy chương trình. 

Chương trình có thể phân tích và thực thi các lệnh DML SQL (như INSERT, UPDATE …) hay các lệnh DDL SQL (như CREATE TABLE, DROP …). SQL động cho phép khắc phục hạn chế của ngôn ngữ PL/SQL, PL/SQL không cho phép bạn thực thi các lệnh DDL SQL trong khối lệnh nhưng sử dụng lệnh SQL động bạn có thể thực hiện được khả năng này 

2.Muốn sử dụng SQL động bạn phải được cấp quyền EXECUTE để gọi các hàm trong Package DBMS_SQL Để tạo và sử dụng được các hàm trong Package DBMS_SQL bạn cần kết nối vào user SYS để chạy các Script DBMSSQL.SQL và PRVTSQL.PLB. Hai script này sẽ được tự động gọi khi bạn chạy script tổng quát CATPROC.SQL.

3. Ví dụ về thực thi lệnh DROP trong PL/SQL

cursor_name INTEGER;

ret INTEGER;

SQLstring VARCHAR2(100);

BEGIN

cursor_name := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;

SQLString:=’DROP TABLE EMP’;

--Lệnh DDL được thực thi bởi thủ tục PARSE

--Sau quá trình thực thi lệnh COMMIT ngầm định sẽ được thực hiện

DBMS_SQL.PARSE(cursor_name, SQLstring, DBMS_SQL.NATIVE);

ret := DBMS_SQL.EXECUTE(cursor_name);

DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cursor_name);

END;

4. Xem lý thuyết mục 4 (chương SQL động).


